ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ I ĐỊA 8 (ÔN TẬP CUỐI KỲ TRỰC TIẾP)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: Vùng có nhiều động đất, núi lửa hoạt động ở Đông Á là
A. 
B. Phía đông của Đông Á.
C. Phía tây của Đông Á.
D. Phía nam của Đông Á.
E. Vùng hải đảo.


Câu 2: Đồng bằng nào sau đây không thuộc châu Á?
A. 
B. Đồng bằng Tây Xi-bia.
C. Đồng bằng Ấn – Hằng.
D. Đồng bằng Trung tâm.
E. Đồng bằng Hoa Bắc.


Câu 3: Ý nào sau đây không phải đặc điểm địa hình của châu Á?
A. Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới.
B. Địa hình bị chia cắt phức tạp.
C. Các núi và cao nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm châu lục.
D. Địa hình khá đơn giản, có thể coi toàn bộ lục địa là khối cao nguyên khổng lồ.

Câu 4: Những khoáng sản quan trọng nhất của châu Á là
A. 
B. Dầu mỏ, khí đốt.
C. Than, sắt.
D. Crôm và các kim loại màu.
E. Tất cả các ý trên.
Câu 5: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.
B. Do Lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

Câu 6. Đại bộ phận khu vực Nam Á có khí hậu
     	 A. nhiệt đới.                                        C. cận nhiệt đới gió mùa.
     	 B. nhiệt đới gió mùa.                           D. phân hóa theo độ cao.
Câu 7. Hệ thống sông nào sau đây không thuộc Nam Á?
   	 A. Ấn.                                         C. Ti- grơ.
 	  B. Hằng.                                      D. Bra-ma-put 
Câu 8. Ngành kinh tế phát triển mạnh nhất hiện nay ở Tây Nam Á là 
A. trồng lương thưc.					B. chăn nuôi.
C. Khai thác và chế biến dầu mỏ.			D. Thương mại.
Câu 9: Việt Nam có dân số đông đứng thứ…….trên thế giới:
a. 12		b.13		c.14		d. 15
Câu 10: Khu vực khai thác và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Châu Á là:
a. Đông Nam Á           b. Tây Nam Á              c. Bắc Á	    d. Trung Á.
Câu 11: Nước nào đã sớm đạt được nền công nghiệp trình độ cao nhất ở Châu Á?
a. Hàn Quốc		b. Nhật Bản                  c. Xing-ga-po		 d. Ấn Độ.
Câu 12: Sông ngòi Bắc Á đổ vào đại dương nào:
a. Thái Bình Dương.		                         b. Bắc Băng Dương.
c. Đại Tây Dương.		                         d. Ấn Độ Dương.
Câu 13: Kiểu khí hậu phổ biến nhất ở Châu Á 
a. Gió mùa		                        	 b.  Hải dương
c. Núi cao		                       	  d.  Xích đạo.
Câu 14: Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
a. 55%    	  b. 61%		    c. 69%		    d. 72%
Câu 15: Ngọn núi Phú Sĩ là biểu tượng của quốc gia nào ở Đông Á?
a. Trung Quốc
b. Nhật Bản
c. Hàn Quốc
d. Nhật Bản

Câu 16: Khu vực Đông Á có mấy nước?
a. 
b. 3 nước. và lãnh thổ Đài Loan
c. 4 nước.
d. 4 nước và lãnh thổ Đài Loan
e. 5 nước.


II/ PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN:
1/ Hãy nêu đặc điểm chính của địa hình châu Á?
	Địa hình châu Á rất phức tạp, núi và sơn nguyên chiếm ¾ diện tích gồm:
· Nhiều hệ thống núi , sơn nguyên cao đồ sộ và đồng bằng rộng lớn bậc nhất thế giới .
· Các núi và sơn nguyên cao nằm ở trung tâm. Trên các núi cao có băng hà bao phủ.
· Các đồng bằng rộng lớn nằm ở ven lục địa.
· Bên cạnh địa hình trên còn có những nơi thấp dưới mực nước biển như Biển Chết ở châu Á
2/ Đặc điểm phát triển của các ngành công nghiệp của các nước châu Á?
· Công nghiệp khai khoùang được phát triển  ở các nước giàu khoùang sản , công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo và xuất khẩu phát triển ở các nước như: Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan...
· [bookmark: _GoBack]Coâng nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ở tất cả các nöôùcvôùi nhiều trình độ khác nhau.
·  Bru-nây và các nước Tây Nam Á nhờ vào nguồn dầu mỏ và khí đốt rất phong phú đã phát triển mạnh.
3/ Hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa nửa phía Tây và nửa phía Đông phần đất liền thuộc Đông Á?
- Phần đất liền của Đông Á gồm Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên chiếm gần 84% diện tích tòan khu vực với hai phần nửa khác nhau rõ rệt:
· Nửa phía Tây là miền núi và sơn nguyên cao, hiểm trở như Côn Luân, Tây Tạng, Thiên Sơn…
· Nửa phía Đông gồm các núi trung bình, núi thấp xen với các đồng bằng rộng, bằng phẳng như đồng bằng Hoa Trung, đồng bằng Hoa Bắc…
4/ Khí hậu Nam Á có những đặc điểm gì?
- Khu vực Nam Á chủ yếu nằm ở vành đai nóng và chịu ảnh hưởng lớn của gió mùa nên có khí hậu nhiệt đới gió mùa:
· Từ tháng 10 – 3( mùa đông): cógió mùa Đông Bắc thổi từ đất liền ra biển nên khô hạn, rất trở ngại cho việc trồng trọt, chăn nuôi
· Từ tháng 4-9 ( mùa hạ): từ tháng 4- tháng 6 nóng và khô, từ tháng 6 đến tháng 9 có gió Tây Nam từ Ấn Độ Dương thổi vào đem mưa đến. Đây là thời kỳ thuận lợi cho sản xuất và đời sống nhân dân

III/ PHẦN BÀI TẬP
1/ Bảng 5.1 ( 2đ )
	              Năm
 Châu              
	2002( triệu người)
	Tỉ lệ tăng tự nhiên (%) năm 2002

	Châu Á
Châu Âu
Châu Đại Dương
Châu Mĩ
Châu Phi
Toàn thế giới
	3766
728
32
850
839
6215
	1,3
-0,1
1,0
1,4
2,4
1,3


· Dựa vào bảng em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu lục khác trên thế giới? 
· Tính mật độ dân số của châu Á năm 2010( dân số:4157 triệu người, diện tích:44,4 triệu km2
Trả lời:
·   Năm 2002 chiếm 60,6% dân số thế giới. ( 0,5 đ )
· Tỉ lệ tăng tự nhiên đạt 1,3%. Ngang bằng mức trung bình của thế giới, sau châu Phi và châu Mỹ    ( 0.5 đ )
·   MĐDS ( năm 2010 ) = dân số: diện tích= 4157 triệu : 44,4 triệu = 93,6 người/ km2 ( 1.0 đ )
2/ Dân số các khu vực của Châu Á
	         Khu vực
	Dân số năm 2001 (triệu người)

	Đông Á
	1503

	Nam Á
	1356

	Đông Nam Á
	519

	Trung Á
	56

	Tây Nam Á
	286


 
· Dựa vào bảng em hãy cho biết dân số Đông Á, nhận xét số dân Đông Á so với các khu vực khác của Châu Á? 
· Tính mật độ dân số của châu Á năm 2010( dân số:4157 triệu người, diện tích:44,4 triệu km2)
Trả lời:
- Đông Á có số dân là: 1503 triệu người.
- Đông Á có số dân đông nhất châu Á
·   MĐDS ( năm 2010 ) = dân số: diện tích= 4157 triệu : 44,4 triệu = 93,6 người/ km2 ( 1.0 đ )
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